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BẠCH CẦU LYMPHÔ CẤP

Acute Lymphoblastic Leukemia

**** ( ****

Bạch cầu lymphô cấp xảy ra do sự bành trướng đơn dòng của các tế bào tổ tiên lymphô. So với các tế bào non trong bệnh bạch cầu tủy cấp, khả năng biệt hóa và sự trưởng thành của các tế bào non trong bệnh bạch cầu lymphô cấp có giới hạn [3].

Bạch cầu lymphô cấp có nhiều khả năng trị khỏi. Hóa trị mạnh và việc điều trị phòng ngừa hệ thần kinh trung ương đã cải thiện kết quả điều trị. Ghép tủy xương tạo thêm cơ hội cho việc điều trị ở những bệnh nhân tái phát.

Những yếu tố tiên lượng đã xác định được nhóm nguy cơ cao trong bạch lymphô cấp cho phép điều trị thích hợp hơn và gia tăng sự sống còn.

1. XUẤT ĐỘ - DỊCH TỄ
· Khoảng 78% bệnh bạch cầu ở trẻ em là bạch cầu lymphô cấp,ở người lớn ít hơn khoảng 40%  bệnh bạch cầu là bạch cầu lymphô cấp [7]

· Thường gặp 3- 4 tuổi, giảm dần sau 9 tuổi ,ít gặp  sau 40 tuổi [4]

· Nam gặp nhiều hơn nữ [6] 

2. NGUYÊN NHÂN [6,7]
· Tiếp xúc với tia phóng xạ.

· Bất thường nhiễm sắc thể bẩm sinh và những rối loạn di truyền của sửa chữa DNA có liên quan đến bệnh bạch cầu lymphô cấp như: Bệnh Ataxia Telangiectasia, Hội chứng Down, thiếu máu Fanconi cũng có khả năng đưa tới bệnh bạch cầu này.

· Sự phát triển bệnh bạch cầu ở những anh em sinh đôi cùng trứng ở tuổi nhỏ cũng được ghi nhận.

-  Siêu vi trùng (Epstein - Barr virus, Human T-cell leukemia/lymphoma virus1).


-    Hóa chất: benzene, tác nhân alkyl hóa.

3. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG 

-
Xuất hiện bất ngờ như khó chịu, mệt mõi, đau xương đặc biệt xương ức, đổ mồ hôi, chảy máu và dễ xuất hiệân vết bầm. Nhức đầu và những bệnh thần kinh sọ não do xâm nhiễm hệ thần kinh trung ương gặp nhiều ở bệnh nhân bạch cầu lymphô cấp tế bào T.

· Khám lâm sàng: Bệnh nhân xanh xao, xuất huyết điểm và mảng, hạch to, lách to, gan to. Khối u trung thất gặp ở bạch cầu lymphô cấp tế bào T, trong khi hạch to ở ổ bụng gặp ở L3 hơn.

4. ĐẶC ĐIỂM HUYẾT HỌC

4.1. Huyết đồ:

4.1.1. Hồng cầu:

Thiếu máu thường nặng đôi khi rất nặng thuộc loại bình sắc, hình thể kích thước bình thường, hồng cầu lưới giảm.

4.1.2. Bạch cầu:

+ Số lượng bạch cầu tăng trên 10.000/mm3
+ Tế bào non có thể không xuất hiện trong máu ngoại vi vì thế hút tủy xương  là một thủ thuật bắt buộc 

4.1.3. Tiểu cầu:


Thường giảm,  <100.000/mm3 gặp trong 80% trường hợp 

4.2. Tủy đồ:

· Tủy rất giàu tế bào với tỷ lệ tăng cao, tràn ngập các tế bào non. Trong khi 3 dòng tế bào tủy (hồng cầu, bạch cầu hạt, mẫu tiểu cầu) bình thường bị giảm sinh nặng hoặc vắng mặt.

· Chẩn đoán xác định khi có sự hiện diện ít nhất 30% tế bào non trong tủy xương.

· Trong một số trường hợp có thể không hút được tủy xương vì tủy quá nhiều tế bào hay bị xơ hóa thì phải cần sinh thiết tủy xương.

5. PHÂN LOẠI 

5.1. Phân loại theo FAB: dựa trên hình dạng tế bào học 

· L1 thường gặp ở trẻ em. 

· L2 thường gặp ở người lớn, tiên lượng nặng hơn. 

· L3 giống tế bào Burkitt, tỷ lệ gặp thấp (# 1%) thường trên trẻ em và có tiên lượng nặng nhất

5.2. Phân loại theo miễn dịch tế bào [7]
· Early Pre-B cell (60-70%)

· Pre B cell (15-20%)

· B cell (2-5%)

· T cell (20-25%)

· Không biệt hóa. Nulles cell.

Dựa vào miễn dịch tế bào, ngày nay đã xếp loại chính xác được trên 90% trường hợp bạch cầu lymphô cấp, chủ yếu thuộc loại tế bào B, dạng Early Pre-B chiếm tỷ lệ cao nhất.

6. TIÊN LƯỢNG 

· Tiên lượng được đánh giá theo thứ tự mức độ nặng giảm dần: 

B > T > Pre-B > Early Pre-B

· Những yếu tố bất lợi trong bệnh bạch cầu lymphô cấp [4]:

+ Tuổi < 1 tuổi hoặc > 9 tuổi. Trên người lớn >35 tuổi và > 60 tuổi rất xấu 

+ Số lượng bạch cầu tăng cao 


.  > 50.000/mm3 ở trẻ em.


. > 30.000 /mm3 ở người lớn .

      + Phenotype miễn dịch: B cell thực sự (L3), B cell myeloid. B cell có CD10 (+) tiên lượng tốt hơn loại tế bào T và tế bào B có CD10 (-)

      + Bất thường gen tế bào: [t(9,22)] Ph1(+) (10% ở trẻ em và 30% ở người lớn bị bệnh bạch cầu lymphô cấp)

      + Có sự hiện diện của bất kỳ yếu tố sau:

. Gan lách to

. Hạch to

. U trung thất

. Xâm nhiễm hệ thần kinh trung ương

        + Đáp ứng chậm với điều trị: Đạt đáp ứng hoàn toàn sau 4-5 tuần

· Thời gian sống còn [4]

+ Người trưởng thành và lớn tuổi: thời gian sống còn trung bình 12-24 tháng sau khi đạt CR; thời gian sống còn trung bình là 24-30 tháng. Thời gian sống còn trung bình < 18 tháng nếu bệnh nhân > 60 tuổi với bạch cầu tăng cao. 

+ Trẻ em có những yếu tố bất lợi: giống như người lớn. Thời gian sống còn ở trẻ nhỏ < 2 năm.

+ Trẻ em không có những yếu tố bất lợi: ít hơn 20% trường hợp tái phát nếu được điều trị thích hợp. Tái phát hoặc chết không thường gặp ở những bệnh nhân đã đạt được lui bệnh 4 năm liên tiếp. Hơn 80% trường hợp có thời gian sống còn không có bệnh (disease-free survival) là 5 năm.

7. ĐIỀU TRỊ

· Hoá trị: 60- 80% bệnh nhân  người lớn bị bạch cầu lymphô cấp có thể đạt lui bệnh hoàn toàn sau điều trị tấn công. 35- 40% sống 2 năm với điều trị tấn công mạnh. Vài nghiên cứu cho thấy 50% sống 3 năm sau hóa trị liều cao nhưng cần thêm nhiều nghiên cứu khác để xác định [9]. 20-30% có khả năng khỏi bệnh [10].

· Phác đồ điều trị hiện nay bao gồm các giai đoạn [1,2,8,9,10]: 

Giai đoạn điều trị tấn công (Induction): nhằm mục đích làm giảm khối lượng tế bào blast xuống đến một mức không xác định được, đạt đáp ứng hoàn toàn (CR). 

Giai đoạn điều trị củng cố (Consolidation) : nhằm tiêu diệt các tế bào ác tính còn sót lại sau khi đạt đáp ứng hoàn toàn. Dùng liều hóa trị tương đối cao nhằm đạt đáp ứng hoàn toàn thực sự.

Giai đoạn điều trị phòng ngừa hệ thần kinh trung ương (CNS prophylaxis): Mặc dù chỉ có 10% bệnh nhân có xâm nhiễm hệ thần kinh trung ương tại thời điểm chẩn đoán nhưng nếu không điều trị phòng ngừa thích hợp thì tỉ lệ tái phát tại hệ thần kinh là 21 – 50%.

Giai đoạn điều trị duy trì (Maintenance): tầm quan trọng của giai đoạn này đã được chứng minh trong điều tri bạch cầu lymphô cấp ở trẻ em do đó đã trở thành một bộ phận trong điều trị bạch cầu lymphô cấp ở người lớn. Mặc dù chưa được đánh giá bởi những thử nghiệm ngẫu nhiên, nhưng tỉ lệ sống còn không bệnh thấp và thời gian lui bệnh ngắn ở những thử nghiệm không có giai đoạn duy trì  đã ủng hộ cho việc điều trị duy trì. 

· < 50% bệnh nhân bạch cầu lymphô cấp sẽ được điều trị khỏi [7] và ½ trong số đó sẽ đạt lui bệnh lần 2 với những hóa trị tiêu chuẩn.

· Phác đồ điều trị có cyclophsphamide liều cao tương tự như điều trị lymphôm không Hodgkin tiến triển nhanh cho kết quả kéo dài tình trạng không bệnh ở bệnh nhân bạch cầu lymphô cấp L3 [9].

7.1. Giai đoạn điều trị tấn công :

* Các phác đồ điều trị hiện nay bao gồm các thuốc hoá chất [5]:

· Oncovin (O): 2mg . TTM. Ngày 1,8,15,22

· Prednison (P): 40-60mg. Uống . Ngày 1-28

· Nhóm Anthracycline(A): Daunorubicin, doxorubicin, mitoxantrone 

Daunorubicin 45mg/m2. TTM. Ngày 1-3

-    L-
asparaginase: 500 IU/kg. TTM. Ngày 22-32.

*   Ở người lớn nếu chỉ sử dụng O + P: 50% đạt CR




       Nếu O + P + A: 83% đạt CR

Việc sử dụng thêm Cyclophosphamide(CPM) hoặc L-arparaginase được chấp nhận rộng rãi do kéo dài thời gian lui bệnh sau giai đoạn tấn công. Không có dữ liệu chứng minh O + P + DNR (Daunorubicin) + CPM + L- asparaginase tốt hơn O + P + DNR + L-asparaginase [10].

1. 7.2. Giai đoạn điều trị củng cố: [6,10]
· Không có phác đồ tiêu chuẩn cho giai đoạn này. 

Thường dùng :

Ara-C + Nhóm antracycline

Hoặc Ara-C + MTX (Methotrexate) +  6 TG (Thioguanine)


Hoá trị liều cao với Ara-C. Nhiều nghiên cứu cho thấy dùng Ara-C liều cao kết hợp điều trị phòng ngừa hệ thần kinh trung ương và điều trị duy trì (18-24 tháng) cho kết quả tốt với thời gian lui bệnh trung bình là 24-29 tháng thời gian sống còn trung bình lui bệnh 45- 58 tháng.

Ghép tủy  không cho thấy kết quả tốt hơn dùng hóa trị liều cao, thời gian sống còn không bệnh là 34-43% và 32%.

7.3. Giai đoạn điều trị phòng ngừa hệ thần kinh trung ương:

· Pinkel (1976) báo cáo về sự thành công trong xạ trị phòng ngừa hệ thần kinh trung ương [2]

· Điều trị với Methotrexate (loại không có chất bảo quản – preservative-free MTX) 12-15mg hoặc Ara-C: 60mg bơm tủy sống 1tuần/ lần x 6 tuần và xạ trị vào sọ não 18 – 24Gy [5].

7.4. Giai đoạn điều trị duy trì: [6,10]
· Không rõ ràng như ở trẻ em.

· Thời gian 2-3 năm 

· Methotrexate + 6 Mercaptopurin và O + P mỗi tháng

· Ghép tủy xương [9]
Ghép tủy ngoại thân (Allogenic BMT) sau khi đạt lui bệnh hoàn toàn lần đầu cho kết quả tốt trên bệnh nhân bạch cầu lymphô cấp có nguy cơ cao: CD10(+); bạch cầu lymphô cấp dòng B có số lượng bạch cầu > 30.000/mm3; Ph(+).

· Bạch cầu lymphô cấp tái phát [9]

Bệnh nhân tái phát sau hóa trị và điều trị duy trì không thể điều trị khỏi với hoá trị đơn thuần một lần nữa. Những bệnh nhân này phải được xem xét hóa trị tái tấn công và theo sau là ghép tủy ngoại thân. Bệnh nhân không có người cho tủy thích hợp có thể tiến hành các thử nghiệm lâm sàng như: ghép tự thân, miễn dịch, thuốc chống ung thư mới hoặc các tác nhân sinh học. Xạ trị tạm bợ với liều thấp có thể xem xét cho những bệnh nhân  có triệu chứng tái phát bên trong hoặc ngoài  hệ thần kinh trung ương.
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